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Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chức năng nhĩ trái của người 

bình thường và người bệnh tăng huyết áp bằng  phương pháp siêu âm 

doppler tim 

TS. Tạ Mạnh Cường 

Viện Tim Mạch Việt Nam 

I - đặt vấn đề 

Tăng huyết áp mà phần lớn không tìm thấy nguyên nhân hiện nay đã trở thành mối nguy cơ lớn 
cho sức khỏe cộng đồng bởi tỷ lệ mắc bệnh ngày càng có xu hướng gia tăng và tỷ lệ tử vong ngày một 
cao do những biến chứng của bệnh.  

Chúng ta đều biết bệnh tim do tăng huyết áp là hậu quả của một quá trình tiến triển lâu dài và 
thông thường khá thầm lặng, nhưng lại bắt đầu rất sớm. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng rối loạn chức 
năng tâm trương là một trong những biểu hiện sớm và thường gặp ở những bệnh nhân tăng huyết áp. 
Thời gian gần đây đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước tập trung vào 
đánh giá những thay đổi chức năng tâm trương ở những bệnh nhân tăng huyết áp, thông qua những biến 
đổi của phổ Doppler dòng chảy qua van hai lá. Ngoài ra, các tác giả  cũng đề cập đến ảnh hưởng của nhĩ 
trái đối với những thay đổi dòng chảy qua van hai lá trong thời kỳ tâm trương. Theo đó, tăng vận tốc tối 
đa dòng nhĩ thu và hiện tượng nhĩ trái giãn ở bệnh nhân tăng huyết áp chứng tỏ tâm nhĩ đã phải thực 
hiện một nhát bóp mạnh hơn (more forceful atrial kick) để cân bằng lại những khiếm khuyết của dòng 

đổ đầy trong giai đoạn đầu của thời kỳ tâm trương [1;2; 3; 4]. 

Nhĩ trái có vai trò nhận và chuyển máu từ các tĩnh mạch phổi xuống thất trái trong giai đoạn đầu 
của thời kỳ tâm trương. Nó vừa được coi là buồng chứa máu của tim khi thất trái bước vào thời kỳ tâm 
thu, chứa máu của tim khi thất trái bước vào thời kỳ tâm thu, vừa được coi là buồng tống máu làm tăng 
thể tích đổ đầy tâm thất vào cuối thời kỳ tâm trương. Hoạt động của nhĩ trái có thể thay đổi theo tuổi 
đời, huyết áp, tần số tim và những yếu tố sinh, bệnh lý khác nhau [4; 5; 6; 7]. 

Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu những thay đổi của thể tích nhĩ trái, di động đầu tâm trương 
của thành sau gốc động mạch chủ ở những người bình thường và người bệnh tăng huyết áp (THA) nhằm 
mục tiêu nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lâm sàng và siêu âm tim đến chức năng nhĩ trái ở 
bệnh nhân tăng huyết áp và người bình thường. 

II - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu 

1.1. Nhóm đối tượng người bình thường: 40 người tình nguyện khoẻ mạnh, không mắc bệnh tim mạch 
(người bình thường) tuổi đời từ 39 - 78 (trung bình 60,6  9,4) gồm 20 nam và 20 nữ, không có sự khác 
biệt về tuổi và phân bố giới so với nhóm bệnh nhân THA, đã được lựa chọn đưa vào nghiên cứu. 

1.2. Nhóm đối tượng bệnh nhân tăng huyết áp: Chúng tôi đã lựa chọn đưa vào nghiên cứu 43 bệnh nhân 
THA nguyên phát, có số đo huyết áp tâm thu  140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương  90 mmHg, 
tuổi đời từ 42 - 80 (trung bình 58,3  10,4). Chúng tôi loại khỏi nghiên cứu những bệnh nhân THA suy 
vành, EF < 45%, nhịp tim < 50 lần/phút hoặc đang có những biến chứng nặng  liên quan đến bệnh THA 
hoặc bệnh lý toàn thân khác. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Các phép đo trên siêu âm tim một chiều và hai chiều 
Các phép đo trên siêu âm một chiều (TM) gồm: đường kính cuối tâm trương (Dd) và cuối tâm thu 

thất trái (Ds), bề dày cuối tâm trương của vách liên thất (IVSd) và thành sau thất trái (PWd). Từ các 
thông số này ta tính tóan được phân số co cơ thất trái được tính theo công thức: FS = [(Dd - Ds)/Dd] x 
100 ; phân số tống máu thất trái (EF) được tính theo công thức: EF = [(Vd - Vs)/Vd] x 100, trong đó Vd 
= thể tích cuối tâm trương thất trái, Vs = thể tích cuối tâm thu thất trái. Hình thể thất trái h/r trong đó h 
là bề dày cuối tâm trương trung bình của vách liên thất và thành sau thất trái, tức là h = (IVSd + PWd)/2 
và r = Dd/2. Khối lượng cơ thất trái (LVM) được tính theo công thức của Devereux  [1]. Căn cứ vào chỉ 
số khối lượng cơ thất trái (LVMI) những bệnh nhân THA sẽ được chia thành 2 nhóm : THA không phì 
đại thất trái (THAKPĐTT) và THA phì đại thất trái (THAPĐTT).  

Các thông số liên quan đến nhĩ trái: 



* Chỉ số làm rỗng nhĩ trái : Chỉ số làm rỗng nhĩ trái (AEI) được tính bằng tỷ lệ giữa biên độ di động 
thành sau gốc ĐMC tại thời điểm kết thúc của đổ đầy thất trái thụ động (hình 1). Chỉ số làm rỗng nhĩ 
trái điều chỉnh theo nhịp tim được tính theo công thức: RR/AEIAEIc   

 

 

Hình 1 – Sơ đồ và ảnh minh họa đo chỉ số làm rỗng nhĩ trái trên siêu âm TM. X là biên độ di động của thành sau 
động mạch chủ trong 1/3 giai đoạn đầu của thời kỳ đổ đầy nhanh (tính từ điểm thành sau động mạch chủ bắt đầu 
di động khi bước vào thời kỳ tâm trương đến khi nhĩ trái bắt đầu co bóp và đây chính là đoạn OA). 

* Các thông số đánh giá thể tích và chức năng nhĩ trái (hình 2): 

 Thể tích tối đa nhĩ trái (Left Atrial Maximal Volume - LAMaV) (cm3): đo ở mặt cắt 4 và 2 buồng 
tim ở mỏm, khi van hai lá mở, trùng với thời điểm kết thúc sóng T trên điện tim. 

 Thể tích nhĩ trái lúc bắt đầu co bóp (Left Atrial Volume at onset of atrial Systole - LAMaV) (cm3): 
đo ở mặt cắt 4 và hai buồng tim ở mỏm, tại thời điểm bắt đầu xuất hiện sóng P trên điện tim. 

 Thể tích tối thiểu của nhĩ trái (Left Atrial Minimal Volume - LAMiV) (cm3): đo ở mặt cắt 4 và 2 

buồng tim ở mỏm, khi van hai lá đóng, cùng thời điểm với chân sau của sóng R. 
Từ các thể tích nhĩ trái trên có thể tính toán được các thông số đánh giá chức năng nhĩ trái như sau: 

1. Những thông số đánh giá chức năng làm rỗng bị động nhĩ trái: 

Thể tích làm rỗng bị động nhĩ trái (Left Atrial Passive Emptying Volume - LAPEV) (cm3): LAPEV 

= LAMaV – LAVS. Phân số làm rỗng bị động nhĩ trái (Left Atrial Passive Emptying Fraction - LAPEF) 

(%):LAPEF = (LAPEV/LAMaV) x 100. Thể tích dẫn máu của nhĩ trái (Conduit Volume - CondVA) 

(cm3): CondVA = LVSV - (LAMaV - LAMiV).  

2. Những thông số đánh giá chức năng làm rỗng chủ động nhĩ trái: 

Thể tích làm rỗng chủ động nhĩ trái (Left Atrial Active Emptying Volume - LAAEV) (cm3): 

LAAEV = LAVS – LAMiV. Phân số làm rỗng chủ động nhĩ trái (Left Atrial Active Emptying Fraction - 

LAAEF) (%): LAAEF = (LAAEV/ LAVS) x 100. Lực tống máu nhĩ trái (Left atrial Ejection Force - 

LAEF) (kdynes): tính theo công thức:  LAEF = 0,5 x P x LAVS x LAAEF x A2/Ai trong đó P là tỷ 
trọng của máu: P = 1,06 g/cm3. Hiệu quả chủ động của nhĩ trái (Active Atrial Contribution - AAC) 

(%):AAC = (LAAEV/ LVSV) x 100 
Trong đó LAVS là thể tích nhát bóp của thất trái (Left Ventricular Stroke Volume) (cm3) được tính 

ra từ kết quả trên máy sau khi tính lưu lượng máu qua van ĐMC. 

3. Những thông số đánh giá chức năng làm rỗng toàn bộ nhĩ trái: 
Thể tích làm rỗng toàn bộ của nhĩ trái (Left Atrial Total Emptying Volume - LATEV) (cm3): 

LATEV = LAMaV – LAMiV. Phân số làm rỗng toàn bộ nhĩ trái (Left Atrial Total Emptying Fraction - 
LATEF) (%): LATEF = (LATEV/LAMaV) x 100 

Các thông số về thể tích nhĩ trái sẽ được điều chỉnh với diện tích bề mặt cơ thể (cm3/m2). 

2.2. Kỹ thuật tiến hành và phương pháp đo đạc các thông số Doppler 
Các thông số Doppler dòng chảy qua van hai lá đưa vào nghiên cứu gồm: vận tốc tối đa dòng đổ 

đầy nhanh (E), vận tốc tối đa dòng nhĩ thu (A), thời gian kết thúc giai đoạn đổ đầy nhanh tính từ khi 
dòng đổ đầy nhanh đạt vận tốc  tối đa (DTE), tích phân - vận tốc thời gian của dòng đổ đầy đầu tâm 
trương (Ei), tích phân vận tốc - thời gian của dòng nhĩ thu (Ai), tỷ lệ Ei/Ai, thời gian giãn đồng thể tích 
thất trái (IVRT). 

3. Xử lý số liệu thống kê 
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Kết quả trung bình của các biến 
số thuộc hai nhóm NBT và bệnh nhân 
THA được so sánh bằng thuật toán t - 
student không ghép cặp và 2. Tương 
quan tuyến tính giữa các thông số 
được xác định bằng phép phân tích hồi 
quy tuyến tính đơn biến thông qua hệ 
số tương quan hai chiều Peason. Giá 
trị  p < 0,05 trong các so sánh được coi 
là có ý nghĩa thống kê. 

III - Kết quả nghiên cứu 
Trong thời gian nghiên cứu, 

chúng tôi đã tiến hành khám lâm sàng, 
làm các xét nghiệm cận lâm sàng và 
siêu âm tim trên 83 đối tượng bao gồm 
40 người bình thường và 43 bệnh nhân 
THA. Một số đặc điểm lâm sàng và 
siêu âm tim của 83 đối tượng nghiên 
cứu được trình bày theo bảng 1.   

 
Hình 2 - Cách đo các thể tích nhĩ trái trên siêu âm 2D ở mặt cắt 2 

                                 buồng và 4 buồng 
 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm NBT và nhóm THA có độ tuổi xấp xỉ nhau, sự phân bố giới 
tính tương đối đồng nhất và một  điều đáng chú ý là không có sự khác biệt về tần số tim và diện tích bề 
mặt cơ thể  (p > 0,05).  

 
Bảng 2 trình bày sự thay đổi của 

các thông số đánh giá thể tích và chức năng 
nhĩ trái ở nhóm THA so với nhóm NBT. 
Kết quả cho thấy các thể tích tối đa nhĩ 
trái, thể tích nhĩ trái lúc bắt đầu co bóp và 
thể tích nhĩ trái nhỏ nhất đều tăng có ý 
nghĩa thống kê ở nhóm THA so với nhóm 
NBT (p < 0,01 đến 0,001). Chỉ số làm rỗng 
nhĩ trái, chỉ số làm rỗng nhĩ trái đã điều 
chỉnh giảm rõ rệt ở nhóm THA so với 
nhóm NBT, sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,0001). 

Bảng 3 so sánh các thông số đánh giá 
thể tích và chức năng nhĩ trái giữa nhóm 
NBT, THAPĐTT và THAKPĐTT. Kết quả 
cho thấy không có sự khác biệt về tất cả 
các thông số đánh giá thay đổi của thể tích 
và chức năng nhĩ trái giữa nhóm 
THAPĐTT và THAKPĐTT (p > 0,05). 

Bảng 4 so sánh giá trị của các thông 
số đánh giá thể tích và chức năng nhĩ trái ở 
nhóm NBT và nhóm THA trên và dưới 60 
tuổi. Kết quả ở 2 nhóm người bình thường, 
thể tích tối đa nhĩ trái (LAMaV), thể tích 
nhĩ trái lúc bắt đầu co bóp (LAVS) và thể 
tích tối thiểu nhĩ trái (LAMiV), thể tích 
làm rỗng chủ động nhĩ trái, lực tống máu 
nhĩ trái đều tăng ở nhóm NBT  60 tuổi. ở 
2 nhóm THA sự khác biệt về các thông số 
nói trên tỏ ra không nhiều. 

Bảng 1 - Một số đặc điểm chung về lâm sàng và siêu âm 

             tim của  nhóm NBT và nhóm  THA 

 

Các thông số Nhóm NBT 
(n = 40) 

Nhóm THA
(n = 43) 

p 

Tuổi (năm) 58,3  10,4 60,6  9,4 > 0,05 

BSA (m2) 1,32  0,01 1,32  0.01 > 0,05 

BMI (kg/m2) 21,7  2,7 22,8  2,8 > 0,05 

HATT (mmHg) 119,5  8,9 172,3  19,8 < 0,001

HATTr (mmHg) 75,8  5,7 103,9  10,1 < 0,001

Tần số tim (ck/phút) 76  8 78  9,4 > 0,05 

Nhĩ trái (mm) 32,4  4,4 36,0  5,3 < 0,05 

§MC (mm) 30,5  3,2 33,3  3,5 < 0,001

FS (%) 39,7  9,0 37,1  6,5 > 0,05 

EF (%) 66,5  7,4 66,8  9,0 > 0,05 

LVMI (g/cm3) 100,4  20,9 135,8  46,2 < 0,001

h (mm) 8,1  0,9 9,7  1,9 < 0,001

h/r 0,36  0,04 0,44  0,1 < 0,001

HATT = huyết áp tâm thu; HATTr = huyết áp tâm trương. Các chữ  

viết tắt khác xin xem chú thích ở phần trên.  

Bảng 5 so sánh giá trị trung bình của các thông số đánh giá thể tích và chức năng nhĩ trái của 

nhóm NBT  60 tuổi và THA < 60 tuổi. Kết quả cho thấy ở nhóm THA, thể tích tối đa nhĩ trái, thể tích  
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Bảng 2. So sánh trị số của các thông số đánh giá thể tích và  nhĩ trái lúc bắt đầu co bóp và thể 
tích tối thiểu nhĩ trái đều tăng, 
thể tích làm rỗng bị động nhĩ trái 
giảm, ngược lại, thể tích làm 
rỗng nhĩ trái chủ động lại tăng so 

với nhóm NBT  60 tuổi. 

Nghiên cứu ảnh hưởng của 
một số thông số lâm sàng và siêu 
âm đến các thể tích nhĩ trái, chỉ 
số làm rỗng nhĩ trái và dòng 
chảy qua van hai lá ở nhóm NBT 
và nhóm THA thông qua các kết 
quả nghiên cứu ở bảng 6 và 7. 

iv - Bàn luận 

1. ảnh hưởng của tuổi đời và 
huyết áp đến các thể tích và 
chức năng nhĩ trái 

Năm 1995 F. Triposkiadis 
và cộng sự nghiên cứu trên 35 
đối tượng người cao tuổi (> 70 
tuổi) và 18 người trẻ tuổi (< 50 
tuổi) đã đưa ra nhận xét rằng thể 
tích nhĩ trái tăng có ý nghĩa 
thống kê ở nhóm người cao tuổi 
so với nhóm người trẻ tuổi.   Tác 
giả thích hiện tượng này do quá 
trình thoái hoá và thay đổi cấu 
trúc cơ tim ở người cao tuổi dẫn 

chức năng nhĩ trái ở nhóm bệnh nhân THA và nhóm NBT 

 

Các thông số Nhóm NBT Nhóm THA p 

LAMaV (cm3/m2) 33,1 ± 5,4 38,5  8,4 < 0,01 

LAVS (cm3/m2) 20,3 ± 4,6 29,6  6,5 < 0,001

LAMiV (cm3/m2) 10,8 ± 2,7 15,8  5,9 < 0,001

LAPEV (cm3/m2) 12,7 ± 3,2  8,9 ± 4,1 < 0,001

LAPEF (%) 38,6 ± 8,4 23,0 ± 7,2 < 0,0001

CondVA (cm3/m2) 26,3  8,7 25,4  10,9 > 0,05 

LAAEV (cm3/m2) 9,5 ±3,8 13,7 ± 5,2 < 0,001

LAAEF (%) 45,4 ± 1 1,8 46,4  14,4 > 0,05 

LAEF (kdynes/m2) 3,1 ± 1,7 6,2  4,0 < 0,01 

AAC ( %) 19,9 ± 8,7 29,8  13,2 < 0,0001

TATEV (cm3/m2) 22,3 ± 4,1 22,6 ± 7,2 > 0,05 

LATEF (%) 67,0 ± 6,4 58,8  7,1 < 0,01 

AEI 0,77  1,1 0,46  0,15 < 0,001

AEIc 0,027  0,005 0,016  0,005 < 0,0001

Các chữ viết tắt xin xem chú thích ở phần trên.  

 

đến những rối loạn chức năng tâm trương và thể tích nhĩ trái tăng lên vừa là hậu quả vừa là cơ chế bù trừ 
cho quá trình này [10].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi kết quả cho thấy thể tích nhĩ trái có sự gia tăng ở nhóm NBT  60 
tuổi so với nhóm NBT < 60 tuổi, đồng thời các thông số đánh giá chức năng nhĩ trái tính được từ những 
thể tích này cũng có những thay đổi đổi theo chiều hướng giống như nghiên cứu của F.Triposkiadis và 
cộng sự. Ngoài ra trong ngiên cứu này chúng tôi nhận thấy có mối tương quan có ý nghĩa giữa tuổi với 
các thể tích tối đa (r = 0,66), thể tích lúc nhĩ bắt đầu co bóp (r = 0,54), thể tích tối thiểu nhĩ trái (r = 
0,38) và thể tích làm rỗng toàn bộ nhĩ trái (r = 0,58). Các kết quả rút ra từ nghiên cứu này đã chứng tỏ 
tuổi có mối liên quan chặt chẽ tới các thể tích trái, qua đó ảnh hưởng đến chức năng nhĩ trái và theo 
chúng tôi, nghiên cứu này đã phần nào chứng minh cho những nhận định của một số tác giả về ảnh 
hưởng của tuổi đến những thay đổi chức năng nhĩ trái ở người  cao tuổi [10; 11].  

Huyết áp tâm thu và huyết áp tâm tương cũng có ảnh hưởng đến sự thay đổi đến thể tích nhĩ trái ở 
nhóm NBT. Bằng chứng là tồn tại một mối tương quan tuyến tính thuận giữa thể tích tối đa, thể tích nhĩ 
trái lúc bắt đầu co bóp và thể tích tối thiểu nhĩ trái với HATT và HATTr (hệ số tương tương quan ứng là: 
0,37; 0,31; 0,33; 0,28; 0,34; 0,43; p < 0,05).  

2. ảnh hưởng của tần số tim đến chỉ số làm rỗng nhĩ trái  

Trong nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy có mối tương quan nghịch giữa chỉ số làm rỗng nhĩ trái 
và tần số tim (r = -0,43, p < 0,05) cho phép gợi ý tần số tim có ảnh hưởng đến chỉ số làm rỗng nhĩ trái 
(AEI) ở NBT nhưng không tim thấy mối tương quan ở bệnh nhân THA. 

3. ảnh hưởng của diện tích mặt cơ thể đến chỉ số và thể tích làm rỗng nhĩ trái  

Mối liên quan giữa thể tích làm rỗng nhĩ trái và BSA vẫn còn đang được thảo luận. Hitara nhận 
thấy mối tương quan có ý nghĩa (r = 0,69) giữa BSA và thể tích nhĩ trái trên siêu âm một chiều. Henry 
và cộng sự cũng tìm thấy mối tương quan tuyến tính giữa các kích thước nhĩ trái và BSA. Tuy nhiên 
Murray lại không tìm thấy mối tương quan có ý nghĩa giữa thể tích nhĩ trái và BSA.    Trong một nghiên  
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Bảng 3 -  So sánh các thông số đánh giá thể tích và chức năng nhĩ trái giữa nhóm NBT, THAPĐTT 
và THAKPĐTT 

Các thông số Nhóm NBT (n=40) THAPĐTT (n=25) THAKPĐTT (n=18)

LAMaV (cm3/m2) 33,1  5,4 38,0  7,9 [k] (**) 39,3  9,3 (**) 

LAVS (cm3/m2) 20,3  4,6 29,3  6,6 [k] (+) 30,0  6,6 (+) 

LAMiV (cm2/m2) 10,9  2,7 16,4  4,6 [k] (+) 15,1  7,5 (**) 

LAPEV (cm3/m2) 12,7  3,2 8,6  3,2 [k] (+) 9,3  5,1 (**) 

LAPEF (%) 38,7  8,5 22,9  6,8 [k] (+) 23,2  7,9 (+) 

Cond VA (cm3/m2) 26,3  8,7 27,1  12,2 [k] (k) 23,8  8,8 (k) 

LAAEV (cm3/m2) 9,5  3,8 12,9  4,8 [k] (**) 14,9  5,7 (***) 

LAAEF (%) 45,5  11,8 43,5  12,2 [k] (k) 50,5  16,5 (k) 

LAEF (kdynes/m2) 3,1  1,7 5,5  3,7 [k] (**) 7,1  4,7 (+) 

AAC (%) 19,9  8,7 28,3  13,7 [k] (**) 32,0  12,6 (+) 

LATEV (cm3/m2) 22,2  4,3 21,6  6,8 [k] (k) 24,2  7,2 (k) 

LATEF (%) 67,0  6,4 56,3  10,5 [k] (+) 62,1  13,5 (k) 

AEI 0,78  0,11 0,45  0,14 [k] (+) 0.48  0.17 [k] (+) 

AEIc 0,024  0,004 0,015  0,005 [k] (+) 0,017  0,006 [k] (+) 

Các ký hiệu trong ngoặc đơn (…) chỉ sự khác biệt so với nhóm NBT, trong dấu ngoặc vuông […] chỉ sự khác biệt 
giữa nhóm THAPĐTT và nhóm THAKPĐTT: * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001; (+) = p < 0,00001; k 
= p > 0,05. Các chữ viết tắt khác xin xem ở phần trên. 

cứu về thể tích tâm nhĩ trên 54 NBT, Yinshi Wang lại tìm thấy mối tương quan yếu giữa thể tích làm 
rỗng nhĩ trái và BSA [11].  

Trong nghiên cứu này chúng không thấy tồn tại một mối tương quan nào giữa chỉ số rỗng nhĩ trái 
và chỉ số làm rỗng nhĩ trái điều chỉnh với diện tích bề mặt cơ thể ở cả hai nhóm NBT và nhóm bệnh 
nhân THA. Điều này sơ bộ cho thấy diện tích bề mặt cơ thể có thể không phải là yếu tố ảnh hưởng đến 
chỉ số làm rỗng nhĩ trái và chỉ số làm rỗng nhĩ  trái điều chỉnh.  

4. ảnh hưởng của các chỉ số khối lượng cơ thất trái, h, h/r với các thông số về thể tích, chức năng 
nhĩ trái và chỉ số làm rỗng nhĩ trái 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi không thấy có sự khác biệt của các thông số về thể tích và chức 
năng nhĩ trái giữa hai nhóm THAPĐTT và THAKPĐTT, tuy nhiên do số lượng bệnh nhân chưa nhiều 
nên chúng tôi chưa thể đưa ra nhận xét chắc chắn về ảnh hưởng của phì đại thất trái đến các thể tích và 
chức năng nhĩ trái, đây là điều khác với các nghiên cứu khác và cần có thời gian để có câu trả lời thấu 
đáo. Dẫu sao kết quả cũng cho phép gợi ý rằng ở bệnh nhân THA chức năng nhĩ trái có thể thay đổi 
trước khi buồng thất thay đổi. Tuy vậy, trong nghiên cứu này, ở nhóm NBT chúng tôi nhận thấy chỉ số 
khối lượng cơ thất trái có tương quan thuận với thể tích tối thiểu nhĩ trái, thể tích dẫn máu (r =0,52 và r 
=0,46) và tương quan nghịch với hiệu quả chủ động nhĩ trái (r = - 0,34), phân số làm rỗng toàn bộ nhĩ 
trái (r=- 0,45). Cũng như vậy chiều dày tương đối thành thất có tương quan thuận với thể tích tối thiểu 
nhĩ trái (r = 0,45) và tương quan nghịch với phân số làm rỗng toàn bộ nhĩ trái (r =- 0,41). Tỷ lệ h/r tương 
quan nghịch với phân số làm rỗng toàn bộ nhĩ trái và lực tống máu nhĩ trái. Trong khi đó ở nhóm bệnh 
nhân THA, lại có mối tương quan vừa giữa chỉ số khối lượng  cơ  thất  trái với  thể tích tối thiểu nhĩ trái, 
giữa h và h/r với thể tích dẫn máu. Điều này cho thấy chỉ số khối lượng cơ thất trái, bề dày tương đối 
thành thất trái và hình thể thất trái có ảnh hưởng rõ ràng đến các thông số đánh giá thể tích và chức năng 
nhĩ trái. Bên cạnh đó hình thể thất trái tương quan tuyến tính thuận với AEI (r = 0,38) và AEIc (r = 0,34)  
cho  thấy  hình  thể  thất trái là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chức năng nhĩ trái của người bệnh tăng 
huyết áp. 



Bảng 4 - So sánh giá trị của các thông số đánh giá thể tích và chức năng nhĩ trái ở nhóm NBT và 
nhóm THA theo tuổi 

Nhóm NBT (n=40) Nhóm THA (n=43) 

Các thông số 
< 60 tuổi 
(n=24) 

 60 tuổi 
(n=16) 

THA < 60 
(n=23) 

THA  60 
(n=20) 

LAMaV (cm3/m2) 32,0  4,0 35,8  2,6 37,2  7,2 40,0  9,6 

LAVS (cm3/m2) 18,2  3,9 (***) 23,6  3,7 28,1  5,2 31,2  7,5 

LAMiV (cm2/m2) 9,9  2,6 (**) 12,2  2,0 13,9  3,8 18,1  7,1 [*] 

LAPEV (cm3/m2) 13,7  3,0 12,2  3,0 9,1  3,2 8,8  5,2 

LAPEF (%) 39,3  8,8 37,7  8,0 24,1  5,7 21,7  8,7 

Cond VA (cm3/m2) 28,2  7,7 23,8  9,8 24,4  10,2 26,6  11,9 

LAAEV (cm3/m2) 8,2  3,2 (*) 11,3  4,1 14,2  5,6 13,1  4,8 

LAAEF (%) 44,3  12,1 47,1  11,3 49,5  14,1 43,0  14,2 

LAEF (kdynes/m2) 2,6  1,6 (*) 3,8  1,4 5,5  3,4 6,9  4,9 

AAC (%) 17,4  7,2 (*) 23,7  9,5 30,9  13,9 28,6  12,7 

LATEV (cm3/m2) 21,0  3,6 23,4  3,0 23,3  7,2 21,9  6,9 

LATEF (%) 67,6  6,7 66,7  6,1 61,7  11,1 55,3  12,4 

AEI 0,76 ± 0, 1 2 0,79 ± 0,09 0,47 ± 0, 2 0,45 ± 0, 1 8 

AEIc 0,027 ± 0,005 0,027 ± 0,006 0,016 ± 0,004 0,015 ± 0,006 

Xem chú thích ở các bảng trên. 

 Bảng 5 - Giá trị trung bình của các thông số đánh giá thể tích 

 và chức năng nhĩ trái ở nhóm THA < 60 tuổi và NBT  60 tuổi 

                                         
V - Kết luận 

Qua nghiên cứu những 
thay đổi của thể tích nhĩ trái và 
di động đầu tâ trương của 
thành sau gốc động mạch chủ 
kết hợp với phổ Doppler dòng 
chảy qua van hai lá trên 40 
NBT và 43 bệnh nhân THA 
chúng tôi rút ra một số kết 
luận sau:  

1. Tuổi là một yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng đến hoạt 
động chức năng của nhĩ trái ở 
người bình thường. Thay đổi 
chức năng nhĩ trái ở người 
bình thường cao tuổi theo 
chiều hướng giống như những 
thay đổi chức năng nhĩ trái ở 
bệnh nhân tăng huyết áp. Tuy   

Các thông số 
THA < 60 tuổi 

(n = 23) 
NBT  60 tuổi

(n = 16) 
p 

LAMAV (cm3/m2) 37,2 ± 7,2 35,8 ± 2,6 > 0,05 

LAVS (cm3/m2) 28,1 ± 5,2 23,6 ± 3,7 < 0,01 

LAMiV (cm2/m2) 13,9 ± 3,8 12,2 ± 2,0 > 0,05 

LAPEV (cm3/m2) 9,1 ± 3,2 12,2 ± 3,0 < 0,0001

LAPEF (%) 24,1 ± 5,7 37,7 ± 8,0 < 0,01 

Cond VA (cm3/m2) 24,4 ± 10,2 23,8 ± 9,8 > 0,05 

LAAEV (cm3/m2) 14,2 ± 5,6 11,3 ± 4,1 > 0,05 

LAAEF (%) 49,5 ± 14,1 47,1 ± 11,3 > 0,05 
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Bảng 5 - Giá trị trung bình của các thông số đánh giá thể tích 

 và chức năng nhĩ trái ở nhóm THA < 60 tuổi và NBT  60 tuổi 

                                                  (tiếp) vậy ở những bệnh nhân tăng huyết 
áp, ảnh hưởng của tuổi tới những 
thay đổi của chức năng nhĩ trái trở 
nên không rõ rệt, bằng chứng là 
tuổi tương quan hầu hết với các 
thông số đánh giá thể tích nhĩ trái ở 
người bình thường nhưng không có 
mối tương quan nào được ghi nhận 
ở bệnh nhân tăng huyết áp.  

2. Huyết áp tâm thu và huyết áp 
tâm trương tương quan thuận với 
các thể tích nhĩ trái ở người bình 
thường nhưng không có những mối 
tương quan này ở bệnh nhân tăng 
huyết áp.  

Các thông số 
THA < 60 tuổi 

(n = 23) 
NBT  60 tuổi

(n = 16) 
p 

LAEF (kdynes/m2) 5,5 ± 3,4 3,8 ± 1,4 > 0,05 

AAC (%) 30,9 ± 13,9 23,7 ± 9,5 > 0,05 

LATEV (cm3/m2) 23,3 ± 7,2 23,4 ± 3,0 > 0,05 

LATEF (%) 61,7 ± 11,1 66,7 ± 6,1 > 0,05 

AEI 0,47 ± 0,13 0,79 ± 0,09 < 0,0001

AEIc 0,016 ± 0,004 0,028 ± 0,0016 < 0,0001

Xem chú thích ở các bảng trên.                                                                         

Bảng 6 - Hệ số tương quan giữa các thông số đánh giá thể tích và chức năng nhĩ trái với một số 
thông số lâm sàng và siêu âm tim ở nhóm NBT 

 

Các 

 thông số 

Tuổi 

(Năm) 

HATT 

(mmHg) 

HATTr 

(mmHg)

TS. tim 

(ck/phót)

LVMI 

(g/m2) 

h 

(mm) 

h/r 

LAMaV (cm3/m2) 0,66** 0,37 0,28 - 0,24 0,26 0,18 0,02 

LAVS (cm3/m2)  0,54** 0,31* 0,34* - 0,10 0,15 0,10 0,01 

LAMiV (cm3/m2) 0,38* 0,33* 0,43** 0,20 0,52** 0,44** 0,20 

LAPEV(cm3/m2) 0,33* 0,17 - 0,01 - 0,24 0,22 0,15 0,02 

LAPEF (%)  - 0,12 - 0,10 - 0,24 - 0,07 -0,03 - 0,48** - 0,49** 

CondVA(cm3/m2) - 0,09 0,13 0,11 - 0,01 0,46* 0,10 - 0,13 

LAAEV( cm3/m2) 0,38* 0,14 0,10 0,01 - 0,18 - 0,18 - 0,13 

LAAEF (%)  0,14 - 0,02 - 0,07 0,07 - 0,30 - 0,27 - 0,15 

LAEF(kdynes/m2)  0,43** 0,25 0,18 0,08 - 0,03 - 0,05 - 0,06 

AAC (%) 0,33* 0,06 0,04 0,03 - 0,34* - 0,21 - 0,42** 

LATEV (cm3/m2) 0,58** 0,25 0,08 - 0,17 0,01 - 0,05 - 0,09 

LAPEF (%) 0,06 - 0,09 - 0,26 0,07 - 0,43** - 0,41** - 0,24 

AEi  0,11 - 0,09 - 0,16 - 0,34* 0,19 0,24 0,38* 

AEIc  0,27 0,10 - 0,10 - 0,18 0,34* 0,22 0,34* 

*: p < 0,05; **: p < 0,01. Những chữ viết tắt xem chú thích từ các bảng trên. 

3. Tần số tim tương quan tuyến tính nghịch với chỉ số làm rỗng nhĩ ở người bình thường nhưng mối 
tương quan này không tồn tại ở bệnh nhân tăng huyết áp.  

4. ở những bệnh nhân tăng huyết áp, chỉ số khối lượng có thất trái tương quan tuyến tính nghịch với 
phân số làm rỗng toàn bộ nhĩ trái và chỉ số làm rỗng nhĩ trái.  Tuy nhiên, không có sự khác biệt có ý 
nghĩa về thể tích, chức năng nhĩ trái ở những bệnh nhân tăng huyết áp phì đại thất trái và không phì 
đại thất trái. 
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Bảng 7 -  Hệ số tương quan giữa các thông số đánh giá thể tích và chức năng nhĩ trái và một số 
thông số lâm sàng và siêu âm ở nhóm bệnh nhân THA 

 
Các 

 thông số 

Tuổi 

(năm) 

HATT 

(mmHg)

HATTr 

(mmHg)

TS tim 

(ck/phót)

LVMI 

(g/m2) 

h 

(mm) 

h/r 

LAMaV (cm3/m2) 0,17 0,22 - 0,11 - 0,01 0,09 - 0,19 -0,27 

LAVS (cm3/m2)  0,25 - 0,22 - 0,04 0,04 0,21 - 0,13 -0,27 

LAMiV (cm3/m2) 0,25 - 0,18 - 0,10 - 0,16 0,33* 0,07 0,09 

LAPEV(cm3/m2) -0,05 - 0,12 - 0,15 - 0,10 0,20 - 0,20 -0,13 

LAPEF (%)  -0,21 - 0,02 - 0,10 - 0,15 -0,28 - 0,10 0,10 

CondVA(cm3/m2) 0,17 - 0,13 - 0,01 - 0,44** 0,10 0,33* 0,32* 

LAAEV( cm3/m2) 0,04 - 0,07 - 0,04 - 0,23 - 0,06 - 0,24 - 0,23 

LAAEF (%)  0,08 0,08 - 0,04 0,30 - 0,24 0,26 - 017 

LAEF(kdynes/m2)  0,26 0,01 - 0,06 0,20 0,14 - 0,08 - 0,12 

AAC - 0,03 0,07 - 0,05 0,47** - 0,02 - 0,26 - 0,27 

LATEV (cm3/m2) - 0,01 - 0,12 - 0,12 - 0,11 - 0,17 - 0,30* - 0,25 

LAPEF (%) - 0,15 0,06 - 0,10 0,21 - 0,33* - 0,29 - 0,16 

AEi  - 0,13 0,02 0,04 - 0,01 - 0,37* - 0,48** - 0,44** 

AEIc  - 0,16 0,05 0,10 - 0,08 - 0,39* - 0,51** - 0,46** 

*: p < 0,05; **: p < 0,01.  

 

5. ở người bình thường, hình thể thất trái (h/r) tương quan nghịch với phân số làm rỗng bị động nhĩ trái 
và hiệu quả chủ động nhĩ trái. ở bệnh nhân tăng huyết áp, hình thể thất trái tương quan tuyến tính 
nghịch với chỉ số làm rỗng nhĩ trái.  
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